
 

 

 

 

 

Về sở hữu, sử dụng và sai phạm trong 

quản lý đất đai ở việt nam từ khi đổi mới 
 
 

nguyễn văn sửu* 

 
 
Sở hữu, sử dụng và quản lý đất đai  

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam sau 20 năm không chỉ tạo ra những phát 
triển quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của các 
cộng đồng tộc người, mà còn tạo ra một cuộc cách mạng trong chế độ sở hữu, 
quản lý và sử dụng đất nông nghiệp - một vấn đề cho đến nay đã được phân tích, 
thảo luận nhiều dưới ba khía cạnh: sở hữu, quản lý và sử dụng.  

Về sở hữu, chế độ sở hữu ruộng đất ở Việt Nam đã có nhiều biến đổi quan 
trọng. Các nghiên cứu bằng tiếng Việt về vấn đề đất đai thời kỳ tiền thuộc địa 
thường phân tích các chế độ sở hữu đất đai, trong đó có một quan điểm cho 
rằng Việt Nam có ba chế độ sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu đất công làng xã, 
sở hữu tư nhân(1). Một quan điểm khác lập luận rằng chỉ có hai chế độ sở hữu: 
sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân, vì bên cạnh sở hữu tư nhân, sở hữu nhà 
nước bao hàm cả loại đất do nhà nước trực tiếp quản lý và loại đất do làng 
xã quản lý, phân phối(2). Tuy nhiên, cả hai quan điểm này đều ngụ ý rằng qui 
mô của các loại hình sở hữu, nhất là đất công làng xã và đất tư, có nhiều khác 
biệt giữa các miền, trong các giai đoạn lịch sử khác nhau và xu hướng phát triển 
ngày càng mạnh của đất tư đã làm suy giảm đất công của làng xã.     

Việc phân thành các chế độ sở hữu như trên mới chỉ phân tích một lớp sở 
hữu, chưa phản ánh được lớp sở hữu tối cao của nhà vua. Vì thế, chúng ta phải 
chú ý đến cả lớp sở hữu bao trùm này. Nói cách khác, bên dưới lớp sở hữu tối 
cao của nhà vua là một lớp sở hữu đất đai khác của các thực thể trong xã hội và 
nhà nước, tồn tại dưới hai hay ba hình thức sở hữu nêu trên, cộng với diện tích 
đất hoang (xem Bảng 1)(3). 

                                                
*TS. Trường ĐHKHXH&NV. ĐHQGHN. 
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Bảng 1: Lớp sở hữu và hình thức sở hữu đất  

ở Việt Nam thời kỳ tiền thuộc địa 

Lớp sở hữu tối cao Sở hữu của nhà vua 

Lớp sở hữu của các 
thực thể nhà nước và 

xã hội 

Sở hữu 

nhà nước 

Sở hữu làng 
xã, cộng 

đồng 

Sở hữu tư 
nhân 

Đất hoang 

Trong giai đoạn thực dân Pháp thống trị Việt Nam, sở hữu tối cao của nhà 
vua không bị mất đi, song lớp sở hữu của nông dân, làng xã và đất không có 
chủ đã bị chính quyền thực dân và tay sai chiếm đoạt. Cuộc cách mạng ruộng 
đất trong những năm 1953 - 1956 ở  miền Bắc đã chia lại 810.000 ha đất nông 
nghiệp cho hơn hai triệu nông dân(4), tạo tiền đề cho chương trình tập thể hóa 
nông nghiệp kéo dài hơn 30 năm sau đó. Còn ở miền Nam, từ 1954 đến 1975, 
chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam cũng tiến hành cải cách ruộng đất với những mục tiêu khác nhau ở 
địa bàn nông thôn. Sau khi kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, mô hình 
tập thể hóa nông nghiệp được mở rộng trong phạm vi cả nước. Phân tích chế độ 
sở hữu đất đai thời kỳ này, chúng ta thấy lớp sở hữu tối cao thuộc về nhà nước 
dù khái niệm sở hữu toàn dân đã xuất hiện ở Việt Nam ít nhất từ đầu những 
năm 60 thế kỷ XX(5). Bên dưới lớp sở hữu này là các hình thức sở hữu nhà nước, 
tập thể, tư nhân và đất chưa sử dụng (xem Bảng 2).  

Bảng 2: Lớp sở hữu và hình thức sở hữu đất 

ở Việt Nam thời kỳ tập thể hóa 

Lớp sở hữu tối cao Sở hữu của nhà nước 

Lớp sở hữu của các thực 
thể nhà nước và xã hội 

Sở hữu  
nhà nước 

Sở hữu 
 tập thể 

Sở hữu  
tư nhân 

Đất chưa 
 sử dụng 

Từ những năm 80 thế kỷ XX, Việt Nam đã tiến hành đổi mới kinh tế nông 
nghiệp và sau đó là các khu vực kinh tế khác. Giống như ở Lào và Trung Quốc, 
đây là mốc thời gian đánh dấu việc Việt Nam xác định rõ vấn đề sở hữu, quản 
lý và sử dụng đất đai trong chính sách và pháp luật của nhà nước. Điểm nổi bật 
của chế độ sở hữu đất đai mới là việc phân định ba loại quyền đất đai cơ bản do 
các thực thể khác nhau nắm giữ: quyền sở hữu thuộc về toàn dân, quyền quản 
lý của nhà nước và quyền sử dụng được giao cho các cá nhân, hộ gia đình và tổ 
chức nắm giữ trong một thời hạn nhất định (xem Bảng 3).  

Bảng 3: Các quyền và người nắm quyền đất đai ở Việt Nam từ 1988 

STT Quyền người nắm quyền 

1 Quyền sở hữu Toàn dân 

2 Quyền quản lý Nhà nước 

3 Quyền sử dụng Cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức 
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 Quyền sử dụng được xác lập trên nhiều loại đất khác nhau. Cụ thể, theo Luật 
Đất đai năm 1988(6), đất ở Việt Nam được phân thành năm loại: - đất nông 
nghiệp; - đất lâm nghiệp; - đất khu dân cư; - đất chuyên dùng; - đất chưa sử dụng. 
Luật Đất đai sửa đổi năm 1993 phân lại thành sáu loại: - đất nông nghiệp; - đất 
lâm nghiệp; - đất khu dân cư nông thôn; - đất đô thị; - đất chuyên dùng; - đất 
chưa sử dụng. Lần sửa đổi năm 2003 chia đất thành ba nhóm, gồm đất nông 
nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng, trong đó đất nông nghiệp lại được 
phân nhỏ thành tám loại khác nhau: - đất trồng cây hàng năm; - đất trồng cây lâu 
năm; - đất rừng sản xuất; - đất rừng phòng hộ; - đất rừng đặc dụng; - đất nuôi 
trồng thủy sản; - đất làm muối; - các loại đất khác theo qui định của Chính phủ(7).  

Đối với nhiều người dân Việt Nam, quyền sử dụng đất nông nghiệp như 
được quy định trong Luật Đất đai có giá trị và ý nghĩa quan trọng vì nó là một 
dạng tư liệu sản xuất, nguồn sinh kế và là một loại tài sản có giá t rị(8). Theo 
chúng tôi, quyền sử dụng đất đai từ 1988 tương đương với lớp sở hữu thứ hai 
của các thực thể nhà nước và xã hội trong lịch sử mà chúng tôi đã phân tích ở 
trên dù có những giới hạn về diện tích, thời gian nắm quyền sử dụng. Quyền sở 
hữu của toàn dân được quy định trong Luật Đất đai từ 1988 giống với lớp sở 
hữu tối cao của nhà vua về đất đai thời kỳ tiền thuộc địa, của nhà nước thời kỳ 
tập thể hóa nông nghiệp ở miền Bắc. 

Cách thức tổ chức sử dụng đất và sản xuất nông nghiệp cũng có nhiều biến 
đổi. Trước tập thể hóa, việc sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu dựa trên nền tảng 
kinh tế hộ gia đình cho dù đã xuất hiện một số đồn điền, quan điền, quan trại, 
trang trại của nhà nước và tư nhân trong lịch sử Trung và Cận đại Việt Nam. 
Tập thể hóa nông nghiệp từ năm 1957 ở miền Bắc từng bước tập trung ruộng 
đất và các tư liệu sản xuất khác của nhiều hộ nông dân vào sản xuất tập thể, lấy 
hợp tác xã làm đơn vị sản xuất chính, làm suy thoái kinh tế hộ gia đình(9). Đổi 
mới chính sách đất đai từ năm 1988 đã trao quyền sử dụng cho người nông dân, 
tạo cơ sở pháp lý để họ tự quyết định quá trình sản xuất, phân phối thành qủa 
lao động của mình, vì thế làm hồi sinh mô hình kinh tế hộ. Kết quả là nông 
nghiệp Việt Nam từng bước đạt mức tăng trưởng cao về năng suất, sản lượng, 
đưa Việt Nam từ một quốc gia phải nhập khẩu lương thực trong nhiều năm lên 
vị trí những quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo và các sản phẩm từ 
nông nghiệp. Chính sách đất đai mới còn thúc đẩy quá trình tái phân công lao 
động trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, dẫn đến việc hình thành các 
dòng di cư từ nông thôn ra thành thị hay từ khu vực nông thôn này đến khu vực 
nông thôn khác vì mục đích sinh kế, việc làm. Tuy nhiên, cũng như ở nông thôn 
Trung Quốc, nguyên tắc phân chia ruộng đất bình đẳng dẫn đến tình trạng 
manh mún trong việc nắm giữ quyền sử dụng đất nông nghiệp, làm hạn chế 
việc áp dụng máy móc và công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất. Hai thập 
kỷ cuối của thế kỷ XX cũng là giai đoạn chứng kiến sự gia tăng phân hóa trong 
tiếp cận quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình nông dân trên tất 
cả tám vùng kinh tế, sự tái xuất hiện và phát triển của thị trường quyền sử dụng 
đất, nảy sinh các quan điểm tranh cãi và mâu thuẫn về đất đai. 

Quyền quản lý đất do Nhà nước nắm giữ. Trong khi khía cạnh sở hữu và sử 
dụng đất đai đã được phân tích và thảo luận khá kỹ thì vấn đề quản lý lại chưa 
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được chú ý đúng mức, dù trong quá trình đổi mới chính sách đất đai, cùng với 
chương trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, chúng ta đã chứng kiến nhiều sai 
phạm trong quản lý đất nông nghiệp ở nhiều nơi, dẫn đến các phản ứng của 
nhân dân.  

Sai phạm trong quản lý đất đai  

Phần này của bài viết phân tích các sai phạm trong quản lý đất nông nghiệp 
và lý giải phản ứng của nhà nước, xã hội kể từ những năm 80 thế kỷ XX. Chúng 
tôi cho rằng đối với nhà nước và nhiều thực thể trong xã hội, quyền sử dụng đất 
nông nghiệp có giá trị và ý nghĩa quan trọng, vì thế khi không có một cơ chế 
quản lý phù hợp, chặt chẽ, nó có thể trở thành một nguồn lực dễ bị tham nhũng, 
quản lý không tốt bởi đội ngũ cán bộ địa phương và gây ra phản ứng từ phía 
nhà nước và xã hội. 

Sai phạm trong quản lý đất đai ở nông thôn từ khi đổi mới diễn ra với mức 
độ đáng chú ý, có thể phân thành bốn hình thức chính.  

Thứ nhất là tham nhũng đất đai. Theo luật pháp Việt Nam, tham nhũng được 
định nghĩa là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi(10), và là một chủ đề 
được Đảng, nhà nước và người dân rất quan tâm. Tham nhũng đất đai diễn ra 
dưới nhiều hình thức khác nhau, có ở nhiều nơi, nhiều cấp. Chẳng hạn như trường 
hợp tỉnh Hà Bắc cũ, hàng loạt các vụ tham nhũng đất đai dưới các hình thức khác 
nhau đã được phát hiện trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 1995(11).  

Thứ hai là các hành vi bán, cấp quyền sử dụng đất sai thẩm quyền. Đây là 
một trong các hình thức sai phạm thường liên quan đến đất nông nghiệp và thổ 
cư, gắn liền với việc thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước ở địa 
phương như xây dựng cơ sở hạ tầng(12), “dãn dân”(13). Ví dụ, ở Thái Bình, một 
nghiên cứu đã chỉ ra nhiều hình thức sai phạm của cán bộ địa phương đối với 
đất công ích, bao gồm cả việc bán, cấp quyền sử dụng đất trái thẩm quyền, dẫn 
đến việc người dân tố cáo, khiếu kiện tập thể vào năm 1997(14).  

Thứ ba là lấn chiếm đất công, một hiện tượng vốn xuất hiện từ lâu trong lịch 
sử Việt Nam, thường được gọi là “biến công vi tư”. Trong giai đoạn tập thể hóa 
nông nghiệp, lấn chiếm thường diễn ra dưới hình thức mở rộng diện tích đất 
năm phần trăm của hộ gia đình sang diện tích đất của hợp tác xã. Trong bối 
cảnh phi tập thể hóa nông nghiệp, hiện tượng lấn chiếm đất công tiếp tục diễn 
ra dưới nhiều hình thức khác nhau ở nhiều địa phương trong cả nước.  

Thứ tư là các sai phạm trong thu hồi quyền sử dụng đất. Theo Luật Đất đai 
năm 1988, quyền sử dụng đất nông nghiệp được giao cho hộ nông dân để sử 
dụng trong thời gian ít nhất là năm năm(15), Luật Đất đai sửa đổi năm 1993 quy 
định thời hạn sử dụng 20 năm đối với đất canh tác hàng năm và 50 năm cho đất 
trồng cây lâu niên. Tuy nhiên, giống như ở Trung Quốc, trong 20 năm qua, nhà 
nước đã tiến hành thu hồi một diện tích lớn đất nông nghiệp và các loại đất 
khác để phục vụ cho các mục đích phi nông nghiệp. Trên phạm vi cả nước, từ 
năm 1990 đến 2003, Việt Nam đã thu hồi 697.419 ha đất để phục vụ xây dựng 
khu chế xuất, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các mục đích 
phát triển khác(16). Trong những năm gần đây, Báo Nhân Dân cho biết mỗi 
năm có khoảng 200.000 ha đất nông nghiệp đã được thu hồi để phục vụ cho các 
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mục đích phi nông nghiệp(17), nhất là để xây dựng các khu công nghiệp. Hầu 
hết các khu công nghiệp ở Việt Nam được xây dựng ở vùng nông thôn và ngoại 
thành của các đô thị. Tính đến cuối năm 2004, Việt Nam đã xây dựng được 112 
khu công nghiệp với tổng diện tích 21.689 ha trên địa bàn 47 tỉnh, thành phố(18). 

Từ năm 2005 đến năm 2010, Việt Nam dự định tiếp tục xây dựng thêm 128 khu 
công nghiệp mới với tổng diện tích 22.813 ha đất(19). Một trong các vấn đề nổi 
cộm trong thu hồi đất là người dân bất bình với giá đền bù, chính sách hỗ trợ 
chuyển đổi việc làm, tái định cư, tham nhũng của cán bộ. Một số dự án thu hồi 
đất trả người dân giá đền bù thấp, nhưng sau đó lại bán quyền sử dụng đất mới 
thu hồi với giá cao gấp nhiều lần, làm cho người dân cảm thấy bị lừa, không 
muốn hy sinh quyền lợi đất đai của mình cho lợi ích của các doanh nghiệp. 
Trong một số trường hợp khác, việc thực hiện chương trình đền bù không đúng 
pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Ví dụ như 
trường hợp dự án thoát nước ở một xã thuộc ngoại thành Hà Nội, thay vì trả tiền 
cho người dân có đất bị thu hồi, Ban Chủ nhiệm hợp tác xã đã lấy 20 trong tổng 
số hơn 27 tỷ đồng tiền đền bù quyền sử dụng đất để gửi tiết kiệm lấy lãi(20).  

Nhiều nguồn tài liệu cho thấy sai phạm trong quản l ý đất đai diễn ra ở mức 
độ đáng chú ý. Riêng năm 2005, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện 
nhiều sai phạm đất đai, đưa ra ánh sáng nhiều vụ cán bộ lợi dụng chức quyền 
để trục lợi đất đai. Ví dụ như trường hợp lợi dụng việc thực hiện chương trình 
trồng rừng 327 để lấy đất của nông dân một cách hợp pháp ở Tây Ninh, vụ giao 
đất trái pháp luật ở Phú Quốc, lấn chiếm đất lòng hồ Trị An. ở Kon Tum, trong 
khoảng thời gian từ 1993 đến 2003 có 1.600 vụ vi phạm Luật Đất đai trong đó 
mới chỉ có 500 trường hợp được xử lý(21).  

Vì đất đai là một nguồn tài nguyên quan trọng, liên quan mật thiết đến đời 
sống của người dân, sự phát triển của đất nước, các sai phạm trong quản lý đất 
đai đã gây ra những phản ứng từ cả phía nhà nước và nhân dân. Về phía nhà 
nước, thông qua nhiều kênh khác nhau, gồm cả các phương tiện truyền thông 
đại chúng, chúng ta đã chứng kiến những cuộc tranh luận của các đại biểu quốc 
hội, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu về vấn đề phải làm thế nào để việc 
quản lý đất có hiệu quả hơn. Trong khoảng gần 20 năm qua, nhiều văn bản 
pháp luật được ban hành nhằm điều chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý đất 
đai. Đặc biệt, Luật Đất đai năm 1988 liên tục được sửa đổi vào các năm 1993, 
1998, 2001, 2003, với mục đích không chỉ tiếp cận sát hơn thực tiễn năng động 
của xã hội Việt Nam từ khi đổi mới mà còn làm rõ hơn ba loại quyền và người 
nắm giữ các quyền đất đai ở Việt Nam, nhằm kiểm soát, ngăn chặn các sai 
phạm trong quản lý đất đai, đặc biệt là ở cấp địa phương. Chính phủ cũng đã ba 
lần tổng kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai trên phạm vi cả nước vào các năm 
1996, 2002 và 2005(22), Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tham nhũng, 
giám sát cơ quan chuyên trách thi hành phòng chống tham nhũng. Tất cả thể 
hiện rõ thái độ và hành động tích cực của Nhà nước trong việc hoàn thiện chính 
sách và công tác quản lý đất đai dù còn có nhiều phê phán rằng chính sách đất 
đai ở Việt Nam thiếu đồng bộ, chưa hoàn thiện, nên đang tạo ra các kẽ hở cho 
tiêu cực.   
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Sai phạm trong quản lý đất cũng gây ra các phản ứng công khai từ phía 
người dân, dưới các hình thức khiếu kiện, tố cáo và thậm chí là một số hành 
động chống đối trái pháp luật. Dù có liên quan đến những vấn đề khác, sai 
phạm trong quản lý đất đai chiếm tới 70% tổng số các vụ tố cáo, khiếu kiện ở 
khu vực nông thôn. Riêng cuộc tổng kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai trong 
cả nước vào năm 2005 đã phát hiện hàng loạt các sai phạm trong quản lý đất, 
tiếp nhận 17.480 đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai (trong đó vấn đề bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư chiếm tới 70% các khiếu kiện, tố 
cáo(23); đòi lại đất cũ chiếm 6,8%; tố cáo cán bộ, cá nhân vi phạm chính sách 
đất đai chiếm hơn 10%)(24). Trong sáu tháng đầu năm 2006, trong số 7.254 lượt 
người đến khiếu kiện ở trung ương, có 60% khiếu kiện về đất đai và đền bù giải 
phóng mặt bằng. Nhiều khiếu kiện, tố cáo diễn ra dưới hình thức tập thể, đông 
người, với thái độ gay gắt, nhất là ở những địa phương thực hiện việc thu hồi và 
đền bù quyền sử dụng đất của người dân(25). Một số trường hợp khiếu kiện ở 
cấp địa phương không được giải quyết hay giải quyết không thỏa đáng đã dẫn 
đến khiếu kiện vượt cấp lên cấp tỉnh, trung ương, và thậm chí còn gây ra hành 
động chống đối trái pháp luật như dự án xây dựng sân golf ở Đông Anh.  

Kết qủa nghiên cứu cho thấy sai phạm trong quản lý đất đai trên phạm vi cả 
nước có mối liên hệ quan trọng với đội ngũ cán bộ địa phương. Năm 1988, Chỉ 
thị của Bộ Chính trị về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất cho 
biết: “lợi dụng chủ trương điều chỉnh ruộng đất, một số đảng viên, cán bộ dựa 
vào chức quyền chiếm dụng ruộng đất trái phép”(26). Còn hiện nay, có một 
nhận xét cho rằng “cán bộ địa phương bán đất công bừa bãi như bán mớ rau, 
con cá”(27). Một số đại biểu quốc hội và nhà quản lý cũng thừa nhận rằng tham 
nhũng đất đai thường rơi vào quan chức, cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ địa 
phương. Ngoài ra, một nguồn tài liệu khác khẳng định có trường hợp trong tổng 
số 3.008 bị can bị khởi tố vì các sai phạm trong quản lý đất đai, có 1.334 bị can 
là cán bộ, đảng viên, chiếm 44,3%(28).  

Theo hệ thống chính quyền ở Việt Nam, cán bộ địa phương là nòng cốt của 
chính quyền cấp cơ sở, đại diện cho nhà nước quản lý đất đai và các nguồn lực 
khác trên những địa bàn cụ thể. Vào đầu những năm 90 thế kỷ XX, một nghiên 
cứu đã lo ngại chỉ ra rằng nhiều cán bộ, đảng viên ở nông thôn thiếu năng lực 
và một số không nhỏ thoái hóa, đặc quyền, đặc lợi(29), trong khi trình độ, năng 
lực của cấp ủy và đảng viên cơ sở lại là một trong những vấn đề quan trọng 
quyết định sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đảng và đảm bảo sự ổn định 
chính trị ở nông thôn. Thậm chí có vài nơi còn đang xảy ra xung đột với tổ chức 
và cán bộ cơ sở(30). Một khảo sát gần đây về ý kiến của người dân về cán bộ và 
đảng viên cũng cho thấy chất lượng đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở còn yếu kém. 
Có tới 55% số người được hỏi cho rằng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở 
mức trung bình. Đặc biệt là trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới thì đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo lại bộc lộ khá nhiều hạn chế, nhược điểm và khuyết điểm. Xét cả 
về phẩm chất và năng lực, đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn chưa đáp ứng được yêu 
cầu công việc(31). Cụ thể là một bộ phận cán bộ đã có biểu hiện sa sút về phẩm 
chất chính trị, đạo đức, thậm chí đến mức nghiêm trọng. Trình độ quản lý nhà 
nước của cán bộ lãnh đạo các cấp chính quyền cũng còn thấp, nhất là ở vùng 
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miền núi. Như vậy, vấn đề cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng, là khâu then chốt 
của đổi mới hệ thống chính trị, nhưng lại là khâu còn yếu và trì trệ(32).   

Như đã nhấn mạnh ở phần trước, quyền sử dụng đất nông nghiệp không chỉ là 
nguồn sinh kế, việc làm của nhiều hộ gia đình nông dân mà còn là một thứ hàng 
hóa có giá trị cao. Vì thế, có đất hay quyền sử dụng đất là mong ước truyền đời 
của không chỉ nhiều người nông dân mà của cả nhiều thực thể khác trong xã hội. 
Một câu hỏi đặt ra là các sai phạm trong quản l ý đất đai cần được giải thích như 
thế nào? Điểm đáng chú ý là các sai phạm trong quản lý đất đai ở nông thôn chủ 
yếu liên quan đến số cán bộ có chức, quyền ở địa phương, những người được trao 
quyền quyết định vấn đề đất đai ở địa phương và được Nhà nước trả lương hay 
phụ cấp. Ngoài hai nguyên nhân đã được nói nhiều là chính sách đất đai chưa 
hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, còn tạo ra các kẽ hở cho sai phạm và sự thoái hóa, 
biến chất của một số cán bộ, thì một nguyên nhân quan trọng khác ít được nói 
đến là do quyền sử dụng đất có giá trị lớn nên nó dễ trở thành mục tiêu của sai 
phạm và tham nhũng ở địa phương.  

Sai phạm trong quản lý đất đai không phải chỉ mới xảy ra trong bối cảnh đổi 
mới và hội nhập của đất nước mà vốn đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử Việt 
Nam, nhất là đối với ruộng công và thường gắn với đội ngũ chức sắc địa 
phương. Dù các triều đại đã cố gắng gìn giữ, phát triển đất công, đây là loại đất 
thường bị chức sắc địa phương tham nhũng bằng việc bán, giấu hay cầm cố một 
cách bất hợp pháp(33), và do vậy gây ra các phản ứng của nông dân(34). Chẳng 
hạn, dưới thời Pháp thuộc, Pierre Gourou viết “việc chia ruộng đất công mang 
lại cho các chức dịch trong làng một cơ hội thực thi quyền lực độc đoán của 
mình”(35). Còn Ngô Vĩnh Long thì lập luận rằng giống như Trung Quốc thời 
cận đại, chức sắc địa phương ở Việt Nam thường tham nhũng đất đai. Một số 
biểu hiện cụ thể là họ câu kết với nhau cho thuê đất công để tư lợi, lập khống 
các báo cáo với chính quyền cấp trên để bỏ túi thuế đất canh tác(36). Thực ra, 
trong thời kỳ Pháp thuộc, ngoài chức sắc địa phương tham nhũng đất, chính 
quyền thực dân còn chiếm đoạt hàng trăm ngàn ha đất của nông dân. Trên danh 
nghĩa, đất vẫn do chính quyền nhà Nguyễn quản lý, nhưng chính quyền thuộc 
địa đã từng bước nắm quyền sử dụng trên một diện tích lớn đất nông nghiệp ở 
Bắc Kỳ(37). Việc chiếm đoạt một diện tích đất lớn như thế của chính quyền 
Pháp ở Bắc Kỳ làm suy giảm nhanh chóng ruộng công, dẫn đến chỗ nhiều 
người dân không còn đất canh tác, đã đụng chạm trực tiếp đến đời sống kinh tế 
và tinh thần của nhiều nông dân, làm thức tỉnh ý thức về quyền sở hữu đất đai 
và tinh thần dân tộc trong nông dân, và hệ qủa là gây ra những bất ổn và sự 
phản kháng mãnh liệt từ phía nông dân dưới nhiều hình thức. Thậm chí, những 
vụ tranh tụng đất đai có lúc đã trở thành những cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng của nông dân chống lại các điền chủ Pháp và chính quyền thuộc địa - 
những kẻ chiếm đất, cướp nước(38), buộc chính quyền thuộc địa phải thay đổi 
chính sách nhượng địa của Pháp(39). Sau cải cách ruộng đất (1953-1956), loại 
đất công gần như không còn tồn tại ở miền Bắc. Nhưng trong những năm tập 
thể hóa nông nghiệp, do quản lý và sử dụng không tốt, hàng chục vạn ha đất 
nông nghiệp của hợp tác xã bị lấn chiếm, bỏ hoang(40), và bị một số cán bộ hợp 
tác xã giấu hay khoán trắng cho các hộ gia đình canh tác(41).  
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Hiện tượng một số cán bộ địa phương lợi dụng chức quyền trong quản lý các 
nguồn lực đất đai ở địa phương để vụ lợi không phải là vấn đề chỉ có ở Việt 
Nam mà còn thấy ở nông thôn Trung Quốc. Từ giữa những năm 80 thế kỷ XX, 
Luật Đất đai được thông qua ở Trung Quốc làm thay đổi mạnh mẽ quan hệ 
giữa người sử dụng với đất đai so với giai đoạn trước đó. Đặc biệt, Điều 2 trong 
Luật Quản lý Đất đai 1986, được sửa đổi vào các năm 1988, 1998 và 2004, của 
Trung Quốc ghi rõ Trung Quốc thực hiện chế độ sở hữu toàn dân và tập thể về 
đất đai. Nghĩa là quyền sở hữu đất đai ở Trung Quốc nằm trong tay nhà nước và 
tập thể, còn người dân và các tổ chức chỉ được giao quyền sử dụng với thời hạn 
30 năm đối với đất nông, lâm nghiệp(42). Giống như ở Việt Nam, từ những năm 
80 thế kỷ XX, sai phạm trong quản lý đất đai diễn ra ở Trung Quốc với mức 
đáng lo ngại. Nghiên cứu của Yongshun Cai đã chứng minh rằng việc một số 
cán bộ địa phương lấn chiếm, bán quyền sử dụng đất trái luật để lấy tiền, thậm 
chí cấp đất cho người khác như một món quà, đã gây ra mâu thuẫn và phản ứng 
của nông dân ở khu vực nông thôn Trung Quốc(43).  

Kết luận  

Chính sách đất đai của Việt Nam từ thập niên 80 của thế kỷ trước phân định 
ba loại quyền cơ bản về đất đai. So với giai đoạn trước đó, quyền sở hữu của toàn 
dân trong Luật Đất đai 1988 giống với lớp sở hữu tối cao của nhà vua thời kỳ tiền 
thuộc địa, của nhà nước thời kỳ tập thể hóa, còn quyền sử dụng tương đương với 
lớp sở hữu thứ hai của các thực thể nhà nước và xã hội trước 1988 dù có nhiều 
giới hạn về diện tích và thời gian nắm quyền. Điểm đáng chú ý là những biến đổi 
và phát triển về kinh tế, chính trị và xã hội từ khi đổi mới làm cho giá trị và ý 
nghĩa của quyền sử dụng đất nông nghiệp trở nên quan trọng đối với nhà nước và 
người nông dân. Cũng trong bối cảnh này, công tác quản lý đất của nhà nước có 
nhiều sai phạm liên quan chủ yếu đến quyền sử dụng đất nông nghiệp, giống như 
nó đã từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam, kể cả những thập niên tập thể hóa nông 
nghiệp, và giống như ở nông thôn Trung Quốc đương đại. Một điểm không có gì 
mới lạ là các sai phạm này gắn liền với đội ngũ cán bộ địa phương, người đại 
diện cho nhà nước ở cấp cơ sở, và là một trong các nguyên nhân chính gây ra 
phản ứng từ cả phía nhà nước và người dân. Đối với nhà nước, việc liên tục sửa 
đổi Luật Đất đai, tăng cường việc hoạch định và sản xuất chính sách, giám sát 
việc thực hiện chính sách đất đai, đã thể hiện rõ ý chí và quyết tâm kiểm soát và 
ngăn chặn các sai phạm đất đai. Còn với người dân, các sai phạm và tham nhũng 
đất đai đã gây ra các phản ứng công khai dưới những hình thức khác nhau, phổ 
biến nhất là tố cáo, khiếu kiện và đôi khi là một số hành động chống đối trái 
pháp luật(**). 
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